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Ngữ nghĩa và ngữ dụng học 
hay là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng

Nguyễn Hòa(*)

1. Trong nhiều năm qua, sự phân biệt giữa nghĩa học và dụng học là một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà triết học ngôn ngữ cũng như các nhà ngôn ngữ học. Sự quan tâm này bắt nguồn từ việc phân chia tam phần của Morris về ngành khoa học kí hiệu hay còn được gọi là kí hiệu học (semiotics). Theo Morris (1938), ngành khoa học kí hiệu được cấu thành từ ba bộ phận: kết học/cú pháp (syntactics/syntax), dụng học (pragmatics) và nghĩa học (semantics). Sự phân chia này đã được nhiều học giả chấp nhận. Tuy nhiên, theo hiểu biết của chúng tôi thì cú pháp được nhìn nhận như là một lĩnh vực khá tách biệt với dụng học. Chưa có nhiều công trình bàn về mối liên hệ giữa cú pháp và dụng học. Phần lớn là những nhận xét rải rác trong các công trình nghiên cứu về dụng học. Một trong những công trình khá hiếm đó là nghiên cứu về các cấu trúc động từ ngoại động hai tân ngữ (như: Tôi cho anh ta một ít sách) trong tiếng Phần Lan của Kaiser(1). Theo ông, trật tự giữa tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp có liên quan đến các yếu tố dụng học. ở đây, Kaiser giải thích nguyên nhân dụng học qua khái niệm GIVEN/NEW (cái mới/cái đã cho). Kết cấu chuẩn (không đánh dấu) trong tiếng Phần Lan là S - V - Od - Oi. Khi một trong hai tham tố này là mới (new), thì nó được đặt ở vị trí cuối trong kết cấu (SVOO). Song vấn đề Kaiser đặt ra là trật tự nào sẽ được sử dụng nếu cả hai tham tố này hoặc đều là thông tin mới hoặc là thông tin đã cho? Kết quả phân tích cho thấy nếu S-V-Od-Oi là trật tự chuẩn thì trật tự không thay đổi khi hai tham tố (tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp) cùng có một giá trị thông tin.

Trong thực tế, mối quan hệ giữa cú pháp và nghĩa học, giữa nghĩa học và dụng học đã thu hút được nhiều quan tâm của các nhà ngôn ngữ. Mối quan hệ giữa cú pháp và nghĩa học thường được bàn đến qua phạm trù: giao diện giữa cú pháp và nghĩa học (syntax-semantics interface). Đã có hẳn một trường phái về sự giao diện giữa nghĩa học và cú pháp học gọi là “Role and Reference Grammar-RRG” (Ngữ pháp về các Vai và Sở chỉ). Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau trong tiếng Anh:

( Mary kissed the dog.

( The dog kissed Mary. 

Hai phát ngôn trên chứa đựng hai nội dung thông báo khác nhau tuy các từ ngữ được sử dụng là một. Vậy lí do là gì? Câu trả lời là sự kết hợp khác nhau giữa các tham tố hiện diện đã tạo ra hai nội dung thông báo khác nhau đó. Như vậy, có thể nói rằng cú pháp cũng có một vai trò đóng góp vào nội dung thông báo, và là nguyên nhân của sự khác biệt này. 

Nghĩa học và dụng học dành được sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu. Lí do chính là hai lĩnh vực này liên quan trực tiếp và dễ cảm nhận hơn đối với các thông điệp được chuyển tải trong giao tiếp. Xu hướng chính là thừa nhận sự phân biệt giữa nghĩa học và dụng học tuy sự thừa nhận này không phải lúc nào cũng được dựa trên cùng một cơ sở. Trong khi có khá nhiều công trình tập trung vào việc tách biệt giữa nghĩa học và dụng học thì mối quan hệ biện chứng qua lại giữa hai lĩnh vực này lại bị bỏ qua. Nếu có nhắc đến, thì quan niệm chung là dụng học phụ thuộc vào nghĩa học. Thực vậy, sự phân biệt giữa nghĩa học và dụng học được giải thích trên nhiều căn cứ khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi muốn điểm qua các cách nhìn nhận trên và xem xét có nên phân biệt hai lĩnh vực này không? Quan điểm của chúng tôi là thừa nhận sự không đồng nhất giữa dụng học và ngữ nghĩa học, song điều quan trọng là có thể nhìn nhận mối quan hệ biện chứng giữa hai đối tượng này qua phạm trù triết học cái chung (the general) và cái riêng (the particular).

Trong thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ học, các nhà ngôn ngữ ít gặp khó khăn trong khi xử lí các hiện tượng ngôn ngữ cụ thể, song giải thích sự khác biệt giữa ngữ nghĩa học và dụng học như thế nào thì dường như không đơn giản. Có thể thấy rằng sự phân biệt này dễ được cảm nhận trong thực tiễn nghiên cứu ngôn ngữ học, song sự khác biệt này, nếu có, cũng có nhiều cách thể hiện khác nhau. Rất dễ xác định xem hiện tượng nào thuộc về nghĩa học và hiện tượng nào là của dụng học. Chẳng hạn như tiền giả định (presupposition), hàm ngôn (implicature) thường được đề cập đến trong nhiều chuyên luận về dụng học. Bản chất của sự phân biệt giữa nghĩa học và dụng học suy cho cùng chính là ở hai khía cạnh giao tiếp của các phát ngôn: (a). nghĩa đen (literal meaning), và (b). nghĩa hàm ngôn (imply). Tư tưởng phổ  biến là coi đối tượng của ngữ nghĩa học là nội dung (a), còn đối tượng của dụng học là (b). Chúng ta có thể phản bác rằng trong thực tế giao tiếp sự phân biệt này không phải lúc nào cũng có nghĩa bởi vì trong đa số các trường hợp nội dung thông báo của các phát ngôn chỉ thuần thuý là (a), chứ không phải lúc nào cũng là (b). Lí do là nếu, trong giao tiếp người nghe luôn luôn phải tiến hành suy ý thì quá trình giao tiếp sẽ trở nên không thuận tiện, và hơn nữa hầu hết các ví dụ được đưa ra được chủ yếu lấy từ hội thoại. Và từ góc độ của ngôn ngữ học tri nhận, đây chính là hai quá trình: giải mã (decoding) và suy ý (inferencing) nằm trong cùng một quy trình-hiểu ngôn ngữ. Quá trình giải mã được thực hiện dựa trên những thông tin được mặc định trong hệ thống ngôn ngữ. Như vậy, nó thuộc về ngữ nghĩa học, còn quá trình suy ý kết hợp thông tin ngữ nghĩa mặc định với thông tin ngữ cảnh để có thể hiểu hay suy ra ý định thông báo của người nói lại thuộc về dụng học. Ví dụ trong một tình huống mà một người nói S đưa ra phát ngôn “Tối nay đi chơi không?” với người nghe H và nhận được câu trả lời “Còn nhiều bài tập lắm”, thì anh ta (S) sẽ suy ra rằng người nghe từ chối không nhận lời mời đi chơi. Song điều cần lưu ý ở đây là thông tin “không đi chơi” không được thể hiện một cách hiển ngôn, và chỉ được suy ra trên cơ sở giải mã nội dung ngữ nghĩa “còn nhiều bài tập” (cho nên dẫn tới kết quả là không thể đi chơi được). Như vậy, nội dung ngữ nghĩa được giải mã (Còn nhiều bài tập lắm), theo Carston (1998), không hoàn toàn diễn đạt đầy đủ một mệnh đề mà người nói S muốn người nghe H có được. Trong thực tế, nội dung ngữ nghĩa này có vai trò như là khung (template/schema) kết hợp với nội dung ngoài ngôn ngữ thành mệnh đề mà người nói muốn biểu đạt cũng như muốn người nghe có được.

2. Mối quan tâm đến sự phân biệt giữa hai khái niệm này xuất phát từ nhu cầu phải tạo ra cơ sở để có thể giải thích tại sao các nội dung ngôn ngữ học mặc định lại trở nên không rõ ràng trong một số trường hợp có liên quan đến các hiện tượng như tính sở chỉ, sự mơ hồ, tính hàm ngôn, nội dung phi mệnh đề hay lực ngôn trung của phát ngôn. Ví dụ như phát ngôn: “Hôm qua tôi được gặp Tổng Thư kí Liên hiệp quốc”. Một phát ngôn như vậy được coi như là mơ hồ bởi lẽ “Tổng thư kí LHQ” có thể là ông Cofi Annan nếu phát ngôn được định vị ở thời điểm hiện nay (năm 2004 chẳng hạn), song nếu đi ngược lại dòng thời gian thì đó có thể là một con người khác(2). Tuy nhiên, cái mà chúng ta không nên quên là nội dung ngữ nghĩa “người lãnh đạo LHQ” là cái bất biến không thay đổi trong bất kì hoàn cảnh nào. Một ví dụ khác là nội dung hàm ngôn của lời nói. Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau:

( I don’t say read my lips, but read my plan.

Để có thể suy ý được phát ngôn trên cần phải có rất nhiều thông tin ngoài ngôn ngữ như ai là tác giả của phát ngôn này, và chúng được hướng tới ai. Nếu chúng ta nhớ lại thì đây là phát ngôn của Bill Clinton khi tranh cử với Tổng thống Bush (bố). Clinton đã lợi dụng việc việc Bush (bố) đã có lời hứa với cử tri Mỹ năm 1988 là không tăng thuế (Read my lips, and I won’t raise taxes), song sau này ông ta đã phải tăng thuế. Như vậy việc gợi lại lời phát biểu này đã ám chỉ Bush bố là một con người không giữ lời hứa. Song điều thú vị là thông qua việc sử dụng “Read my plan”(3), Clinton đã muốn gửi đến cử tri Mỹ thông điệp là ông ta mới là con người cụ thể có khả năng phát triển nền kinh tế Mỹ sau nhiều năm trì trệ dưới thời Bush. Như vậy, dường như chúng ta gặp phải một thực tế là nội dung ngữ nghĩa có một vai trò rất nhỏ trong việc hiểu các ngôn trên. Chúng tôi cho rằng thực tế không phải như vậy. Các nội dung mệnh đề đã làm cơ sở cho việc hiểu nội dung toàn bộ của phát ngôn, còn việc giải mã cụ thể lại đòi hỏi sự kết hợp thêm với nội dung ngữ cảnh ngoài ngôn ngữ. Nếu không hiểu được hệ thống mã ngôn ngữ, sẽ không hiểu được nội dung của toàn bộ phát ngôn như đã phân tích ở trên.

Một số tác giả khác đã nêu ra giả thuyết zero (Null Hypothesis) để xác định tính chất “dụng” của một hiện tượng ngôn ngữ nhất định. Về cơ bản, giả thiết này cho rằng nếu giá trị của ngữ cảnh là zero thì nội dung dụng học đồng nhất với nội dung ngữ nghĩa. Như đã biết, rất hãn hữu mới có trường hợp như vậy. Và chúng ta sẽ giải thích như thế nào về hiện tượng một biểu thức ngôn ngữ lại mang lại các nội dung thông báo - dụng học khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Hiện tượng hiểu nước đôi này chỉ có thể giải thích được khi thừa nhận thực tế là cùng một nội dung ngữ nghĩa dùng trong các hoàn cảnh được kết hợp với các nội dung ngoài ngôn ngữ để tạo ra nội dung thông báo là một đại lượng không thay đổi trong các hoàn cảnh sử dụng nhất định. Trong mối quan hệ này, Green (1989) đã viết rằng nhiều nhà ngôn ngữ chấp nhận khả năng giải thích tính chất ngữ nghĩa và sự phân bố của các biểu thức ngôn ngữ qua ý suy hội thoại chứ không phải là hiện tượng đúng/sai về ngữ pháp như là một biện pháp tránh phải có những giải thích rườm rà không cần thiết, và phân tích cho rằng nguyên nhân là sự mơ hồ. Nhưng có thể thấy rằng chính giả thiết zero đã ngầm giả định vai trò hay giá trị của dụng học trong các cách giải thích hay hiểu giao tiếp. 

Theo Bach [2, 1997], một lí do khác giải thích sự quan tâm đến mối quan hệ giữa nghĩa học và dụng học là sự cần thiết trong thực tế phải phân biệt một số các khái niệm như:

( Kiểu loại và biểu hiện
( Câu và phát ngôn

( Ngữ nghĩa và sử dụng

( Nội dung không đổi theo ngữ cảnh và nội dung phụ thuộc vào ngữ cảnh
( ý nghĩa ngôn ngữ và ý nghĩa của người nói
( Nghĩa đen và nghĩa bóng
( Hiển ngôn và hàm ngôn

Các khái niệm nằm trong vế trái của các cặp đối lập trên thường được coi là đối tượng của nghĩa học, còn các yếu tố bên phải (in nghiêng) thuộc về dụng học.

3. Sự phân biệt giữa nghĩa học và dụng đã có từ rất lâu. Chẳng hạn như Morris [14, 1938] đã định nghĩa đối tượng của nghĩa học là mối quan hệ giữa các kí hiệu ngôn ngữ và sự vật mà các kí hiệu này biểu đạt, còn dụng học nghiên cứu mối quan hệ giữa kí hiệu và người hiểu (interpreter). Strawson (1950) đã đề cập đến sự khác biệt giữa ý nghĩa ngôn ngữ và ý nghĩa của người nói. Đến những năm 60 của thế kỉ XX, Austin [1, 1962] đã ngầm thừa nhận sự khác biệt này khi nêu ra sự phân biệt giữa hành động tạo ngôn (locutionary acts) và hành động ngôn trung (illocutionary acts). Một số tác giả khác như Stalnaker (1972) lại cho rằng đối tượng của nghĩa học là mệnh đề còn dụng học nghiên cứu các hành động ngôn ngữ và ngữ cảnh mà ở đó các hành động này được thực hiện. Gazdar [7, 1979] trở nên nổi tiếng với công thức:

Dụng học = nghĩa - điều kiện xác tín

Kempson [10, tr.139-163, 1988] cũng có một quan niệm giống như Gazdar khi cho rằng nhiệm vụ của ngữ nghĩa học là giải thích một cách đầy đủ ý nghĩa của câu bằng cách nêu rõ các điều kiện xác tín của chúng, còn dụng học giải thích các câu đó được sử dụng như thế nào trong các phát ngôn để chuyển tải thông tin trong ngữ cảnh. Lycan [12, 1995] trong cuốn từ điển triết học Cambridge coi đối tượng của dụng học là nghiên cứu việc sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh, và sự phụ thuộc vào ngữ cảnh của nhiều khía cạnh của quá trình hiểu ngôn ngữ như cùng một câu lại có thể diễn đạt các ý nghĩa hay các mệnh đề khác nhau tuỳ thuộc vào các ngữ cảnh khác nhau, lí thuyết hành động ngôn ngữ hay lí thuyết hàm ngôn hội thoại. 

Tóm lại, căn cứ phân biệt giữa nghĩa học và dụng học đã được thừa nhận qua ba bình diện sau:

(i). ý nghĩa ngôn ngữ đối lập với việc sử dụng

(ii). Điều kiện xác tín (truth-conditions) và điều kiện phi xác tín
(iii). Vai trò của ngữ cảnh (độc lập với ngữ cảnh (context independence) và phụ thuộc vào ngữ cảnh (context dependence))
Có thể thấy rằng 3 cách nhìn nhận trên đều gặp phải những khó khăn nhất định. Việc thừa nhận (i) sẽ đồng nghĩa với việc coi nhẹ cái mà chúng ta hay gọi là “nghĩa đen - literal meaning” của các biểu thức ngôn ngữ (linguistic expressions). Đây chính là nội dung được mặc định, và là một phần không thể thiếu được của các biểu thức ngôn ngữ. Nếu không có phần này, không thể nói về sự tồn tại của ngôn ngữ. Tuy nhiên cũng có lý khi cho rằng các nội dung mặc định này không phải từ trên trời rơi xuống mà nó được hình thành phát triển qua các lần sử dụng (ngữ cảnh). Việc sử dụng của các biểu thức ngôn ngữ suy cho cùng chính là sự thể hiện các ý nghĩa ngôn ngữ học. Một ví dụ là việc sử dụng từ “head” trong tiếng Anh với ý nghĩa bóng “người lãnh đạo” là nhờ nội dụng của từ này (nghĩa đen) biểu đạt cái “đầu”. Sự phân biệt giữa nghĩa học và dụng học qua ý nghĩa ngôn ngữ và việc sử dụng mà ở đó ý nghĩa ngôn ngữ học là đối tượng của nghĩa học còn việc sử dụng là đối tượng của dụng học về cơ bản giống như sự phân biệt của Chomsky giữa năng ngữ (language competence) và hoạt ngữ (language performance). Như Levinson (1983) đã nhận xét sự phân biệt này gặp phải khó khăn là trong thực tế không dễ phân biệt giữa nội dung không phụ thuộc vào ngữ cảnh (năng ngữ) với nội dung phụ thuộc vào ngữ cảnh (hoạt ngữ). Chúng ta hãy xem xét hai từ sau “Ăn” và “Đớp”. Rõ ràng là đây thường được coi là hai từ đồng ngữ và việc sử dụng “đớp” là phụ thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Tuy nhiên cũng dễ thấy là sự khu biệt giữa hai từ này đã được mặc định hoá, và đưa vào từ điển; như vậy ranh giới giữa hai biến thể trên trở nên không rõ ràng như chúng ta mong muốn. Wittgenstein [17, 1953] là một trong số ít tác giả không thừa nhận có sự phân biệt chân thực giữa ngữ nghĩa học và dụng học khi ông tuyên bố rằng “ý nghĩa chính là sử dụng”. Tuy vậy cũng cần phải nhấn mạnh rằng ý nghĩa và việc sử dụng không là đồng nhất, và như các ví dụ trên chứng minh, việc sử dụng chính là sự thể hiện của ngữ nghĩa.
Việc phân chia ranh giới dựa trên điều kiện xác tín cũng không phải là đơn giản. Trong ngữ nghĩa học hình thức, một số nhà ngôn ngữ học coi điều kiện xác tín là ý nghĩa của phát ngôn. Lewis (1972) đã phát biểu rằng nghĩa học mà không có điều kiện xác tín thì không còn là nghĩa học (Semantics without truth conditions is not semantics". Trong số các nhà ngôn ngữ dựa trên tiêu chí này có thể kể đến Gazdar [7, 1979]. Trên đại thể có thể phát biểu như sau: dụng học bằng ý nghĩa trừ đi điều kiện xác tín. Nếu chúng ta chấp nhận rằng nghĩa học là ngành nghiên cứu mọi khía cạnh của nghĩa thì cái định nghĩa trên có gì không ổn, bởi lẽ hàm ngôn, chẳng hạn, cũng là một nội dung nghĩa. Hơn nữa, các điều kiện xác tín của các phát ngôn cụ thể cũng rất là khác nhau, cho nên nếu áp dụng công thức trên thì ngoại diên của dụng học sẽ thay đổi theo tình huống sử dụng. Tuy không phát biểu như Gazdar, song Levinson (1983) dường như có cùng một quan điểm. Tác giả phát biểu như sau: lấy ý nghĩa trừ đi phần nghĩa học nghiên cứu ta có dụng học (pragmatics = meaning-semantics). Về thực chất, quan điểm này cũng không có gì mới. Thay cho việc trừ đi điều kiện xác tín, ta lấy ý nghĩa trừ đi nội dung của nghĩa học (những tác giả sử dụng khái niệm “điều kiện xác tín” đã coi đây là ý nghĩa của câu). Song, ý nghĩa của các biểu thức ngôn ngữ không chỉ là thuần thuý các điều kiện xác tín, và do các điều kiện xác tín lại thay đổi theo ngữ cảnh; do đó chấp nhận điều kiện xác tín là nội dung ngữ nghĩa thì chúng ta lại phải chấp nhận một hậu quả là một biểu thức ngôn ngữ lại có nhiều nghĩa.

Với (iii), phải thừa nhận thực tế là ngữ cảnh có vai trò trong việc xác định ý nghĩa của các phát ngôn. Công thức mà chúng ta quen thuộc là ý nghĩa của phát ngôn bằng ngữ nghĩa của câu cộng với nội dung ngữ cảnh. Như vậy, ngữ cảnh chỉ có ý nghĩa với dụng học, mà không có vai trò với ngữ nghĩa học. Thực tế không phải là như vậy. Ngữ cảnh cũng có vai trò với ngữ nghĩa học. Ví dụ như thì (tense) và thể (aspect) trong tiếng Anh chẳng hạn. Các nội dung của các thì và thể đã được mã hoá trong hệ thống ngôn ngữ, và việc sử dụng các chứng suy cho cùng chỉ là sự hiện thực hoá trong các ngữ cảnh nhất định mà thôi. Nếu vậy, sự độc lập hay phụ thuộc vào ngữ cảnh không thể là căn cứ cho việc phân biệt giữa dụng học và ngữ nghĩa học. Bach (1998) đã nêu một nhận xét rất thú vị về vai trò của ngữ cảnh hay còn gọi là thông tin do ngữ cảnh mang lại. Theo Bach, cần phải phân biệt hai loại thông tin ngữ cảnh. Thông tin ngữ cảnh ở nghĩa hẹp kết hợp với thông tin ngôn ngữ để xác định nội dung, và trong thực tế không nhiều lắm. Có thể kể đến thông tin như nhận dạng của người nói và người nghe, hay sự định vị thời gian và không gian của phát ngôn. Thông tin ngữ cảnh theo nghĩa rộng chính là nội dung mà người nghe cho rằng người nói có ý muốn người nghe tính đến khi hiểu nội dung của phát ngôn. Như vậy, ngữ cảnh ở ý nghĩa này không xác định nội dung và mọi sự biến đổi ngữ cảnh đều mang tính ngữ nghĩa, và có được là nhờ ý nghĩa từ vựng và ngữ pháp của câu. Tuy có những nhận xét như vậy, Bach vẫn là một trong các tác giả thừa nhận sự cần thiết phải phân biệt giữa ngữ nghĩa học và dụng học. Theo Bach, cần phân biệt hai loại thông tin, đó là thông tin ngữ nghĩa học (semantic information) và thông tin dụng học (pragmatic information). Thông tin ngữ nghĩa học thuộc về các biểu thức ngôn ngữ, còn thông tin dụng học thuộc về phát ngôn và các hoàn cảnh xung quanh phát ngôn. Có thể thấy rằng thông tin ngữ nghĩa học bao gồm thông tin về câu, các nội dung đã được mã hoá trong các biểu thức ngôn ngữ. Trong khi đó, thông tin dụng học có liên quan đến việc suy ý nội dung của phát ngôn. Nhờ thông tin này, mà người nghe hiểu được ý định của người nói. Quan niệm của Bach về thực chất cũng không có gì mới: cái gì thuộc về ngữ nghĩa học thì trả về cho ngữ nghĩa học, và cái gì thuộc về dụng học (ngữ cảnh) thì trả về cho dụng học.

4. Như vậy, có thể thấy rằng trọng tâm của hầu hết các công trình nghiên cứu điểm ở trên đều dựa trên sự thừa nhận tồn tại sự khác biệt giữa dụng học và nghĩa học. Tuy nhiên, cũng dễ dàng thấy rằng mối quan hệ qua lại giữa hai địa hạt này bị bỏ ngơ. Thừa nhận sự phân biệt này với ý nghĩa ở trên tức là chúng ta thừa nhận sự độc lập của dụng học đối với nghĩa học, và cũng có nghĩa là chúng ta thừa nhận những khó khăn đã nói đến ở trên trong việc phân biệt giữa hai lĩnh vực này. Trong bài viết này, quan điểm của chúng tôi là nhìn nhận mối quan hệ giữa dụng học và ngữ nghĩa học qua phạm trù cái chung và cái riêng. Cái chung ở đây được xác định là ngữ nghĩa học và cái riêng là dụng học. Như chúng ta đã biết cái chung (ngữ nghĩa học) tồn tại trong cái riêng (dụng học) và cái riêng là sự thể hiện của cái chung tuy không phải là bản sao chép một trăm phần trăm. Câu hỏi là có nên phân biệt giữa nghĩa học và dụng học hay không? Câu trả lời là cần phải tách biệt giữ ngữ nghĩa học và dụng học ngữ như sự tách biệt trong triết học giữa cái chung và cái riêng; song điều quan trọng hơn là phải thấy mối quan hệ biện chứng giữa hai thực thể này. Mối quan hệ qua lại giữa nghĩa học và dụng học có thể nhìn qua lăng kính của nhiều đối lập như sự đối lập giữa ngôn ngữ và lời nói (F. de. Saussure), năng ngữ và hoạt ngữ 
(N-Chomsky), câu-hệ thống (system-sentence) và câu-văn bản (text-sentence) (J. Lyons), nghĩa đen và nghĩa chuyển loại, hiển ngôn và hàm ngôn, câu và phát ngôn, v.v... Hơn nữa, nếu thừa nhận nghĩa học là lĩnh vực nghiên cứu ngữ nghĩa thì sự phân biệt trở nên không cần thiết. Dù là hàm ngôn, hay nội dung suy ra trên căn cứ của thông tin ngữ cảnh thì đây vẫn là nghĩa (meaning) và tức là đối tượng của ngữ nghĩa học. Có thể thấy rằng quá trình suy ý cũng được tiến hành trên cơ sở người nghe phải có một tri thức nhất định về các quy luật giao tiếp hay tương tác xã hội. Hoàn toàn có thể cho rằng tri thức đó cũng là một bộ phận của tri thức ngữ nghĩa học. Sự phân biệt giữa hay lĩnh vực là không cần thiết. Một lí do là thừa nhận sự phân biệt giữa dụng học và nghĩa học như trên là đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tách biệt của dụng học. Thực tế không phải là vậy. Nếu không giải mã được nội dung ngữ nghĩa học, chúng ta hầu như không có thể suy ra được ý định thông báo của người nói. Hơn nữa những nội dung được coi là đối tượng của dụng học về thực chất là sự thể hiện của cái mà chúng ta gọi là nội dung ngữ nghĩa học. Đối với ngữ cảnh, chúng ta phải thừa nhận một thực tế là ngữ cảnh giúp người nghe hiểu được nội dung thông báo (bao gồm cả cái mà ta hay gọi là nội dung dụng học), song ngữ cảnh suy cho cùng chỉ là môi trường mà người nói hiện thực hóa nội dung cần chuyển tải. Hơn nữa, khi tham gia giao tiếp người nói đã ngầm giả định rằng các thông tin ngữ cảnh về cơ bản là có thể được người nghe nắm được. Tất nhiên cũng có trường hợp khi người nghe không sử dụng được các yếu tố ngữ cảnh mà người nói giả định rằng anh ta sẽ có được. Trong trường hợp này, giao tiếp bị “trục trặc”. Như vậy, có thể nói rằng mối quan hệ giữa dụng học và nghĩa học chính là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Dụng học là sự kéo dài của ngữ nghĩa học.
Tài liệu tham khảo

1. Austin.,J.  L ., How to Do Things with Words, Oxford: Clarendon Press, 1962.
2. Bach, K., The Semantics-Pragmatics Distinction: What it is and Why it Matters. Linguistische Berichte 8, Special Issue on Pragmatics,  1997, pp.33-50.

3. Carston, R., The Semantics/Pragmatics Distinction: a View from Relevance Theory, UCL Working Papers in Linguistics, 1998. 

4. Chandler, D., Semiotics: The Basics,  New York and London: Routledge, 2002. 

5. Chomsky, N., New Horizons in the Study of Language and Mind,  Cambridge: CUP, 2000. 
6. Frawley, Charles. C.,  Linguistic Semantics, Hillsdale, NJ: Laurence Erlbaum Associates, 1992.
7. Gazdar, G., Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form, London: Academic Press, 1979. 
8. Grice, H. P., Logic and Conversation, In (eds.) P. Cole and J., Morgan Syntax and Semantics 3: Speech Acts, New York: Academic Press, 1975.

9. Green, G., Pragmatics and Natural Language Understanding, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1989. 

10. Kempson, R., Grammar and Conversational Principles, In Newmeyer, F. (ed.) Linguistics: The Cambridge Survey, Vol. II, Cambridge, Eng.: CUP, 1988, pp. 139-163.
11. Levinson, S. C., Pragmatics, Cambridge: CUP, 1987. 

12. Lycan, W., Philosophy of Language, In R. Audi (ed.): The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge: CUP, 1995. 

13. Lyons, J., Linguistic Semantics: An Introduction, London: CUP, 1995. 
14. Morris, C., Foundations of the Theory of Signs, In Writings on the Theory of Signs, The Hague: Mouton, 1938-1971. 
15. Nguyen Hoa, Understanding English Semantics, Hanoi: VNU Press, 2004. 
16. Stalnaker, R., Pragmatic Presupposition, In M. Munitz and P. Unger (eds.): Semantics and Philosophy, New York: New York University Press, 1974. 
17. Wittgenstein, L., Philosophical Investigations, Oxford: Blackwell, New York and London: Garland, 1953. 
	VNU. JOURNAL OF SCIENCE, Foreign Languages, T.xXI, n04AP, 2005

	


Semantics and pragmatics: the relationship 

between the general and the particular
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The relationship between semantics and pragmatics, which has been the focus of many debates and papers. One view is the recognition of a distinction between the two, hence the different scope of investigation. Semantics and pragmatics will be concerned with type vs. token, sentence vs. utterance, meaning vs. use, linguistic meaning and speaker's meaning, explicature vs. implicature, respectively. Gazdar for instance, maintains that Pragmatics = semantics - truth conditions. In short, the distinction between semantics and pragmatics is based on (a). linguistic meaning as opposed to use, (b). truth - conditions vs. non-truth conditions, and (c). the role of context independence as against context dependence. Thus the dialectic between the two areas is not paid attention to. This papers offers a new look at the relationship between semantics and pragmatics from a philosophical perspective. According to this approach, what semantics is to pragmatics is the general to the particular. There exists a dialectical relation between the two. Pragmatics is simply a realization of semantics, or just an extension of semantics.























































































































































(*) PGS.TS., Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.


(1) Kaiser. E., The syntax-pragmatics interface and finnish ditransitive verds. 


(2) Người nghe có thể hỏi “Ông nào, Annan hay B. B. Gali?”. Như vậy thông báo còn mơ hồ.


(3) Từ góc độ sử dụng ngôn ngữ, điều thú vị là động từ “read” được sử dụng lặp lại trong các kết hợp khác nhau song lại chuyển tải nội dung dụng học khác nhau (Read my lips và Read my plan).
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